ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Phần 1: Bài tập tự luận
A. Lý thuyết
Câu 1: Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) để giải thích tại sao:

a) Các phân tử halogen được cấu tạo từ 2 nguyên tử?

b) Các halogen khi tác dụng với kim loại tạo ra những hợp chất ứng với hoá trị tối đa của kim loại (trừ I2)?

c) Khí clo ẩm có tính tẩy màu? clo khô có tính tẩy màu không?

d) HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm?

e) Có thể điều chế được nước clo nhưng không thể điều chế được nước flo?

f) Không dùng chai, lọ bằng thuỷ tinh đựng axit HF?

g) Nước clo, nước Javen, clorua vôi lại có tính tẩy mầu?

Câu 2: Bằng các phương trình phản ứng hãy chứng minh tính chất hoá học của các halogen giảm dần từ flo đến iốt.

Câu 3: Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra (nếu có) cho các trường hợp sau: 

a) Đưa mẩu giấy mầu tẩm ướt vào bình đựng khí clo.

b) Nhỏ ít giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaCl, sau đó đưa ống nghiệm ra ngoài ánh sáng.

c) Đưa tàn que đóm hồng vào miệng ống nghiệm (trong ống nghiệm chứa hỗn hợp KClO3 + MnO2 đang đốt nóng).

d) Dẫn khí clo vào dung dịch KI + hồ tinh bột.

Câu 4: a) Trình bày một số phương pháp điều chế clo và hiđro clorua? Phương pháp nào được dùng trong công nghiệp? Trong phòng thí nghiệm?

b) Viết các phương trình phản ứng  điều chế  nước Javen, clorua vôi và kaliclorat.

Câu 5: a) Trình bày 5 phương trình phản ứng có thể tạo ra HCl trực tiếp từ Cl2.

b) Bằng các PTPƯ hãy chứng minh axit clohiđric có thể tham gia các phản ứng với vai trò là:

·     Chất khử.

· Chất oxi hóa.
· Chất trao đổi (trong phản ứng trao đổi).
Câu 6: a) Viết công thức cấu tạo các axit có chứa oxi của clo và cho biết liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử của những axit này thuộc loại nào? 

b) A, B, C, D là những hợp chất khác nhau của clo trong đó clo lần lượt có số oxi hóa là -1, -1, +5 và -1. Hãy chọn các chất thích hợp và viết phương trình phản ứng để thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Câu 7: Viết các phương trình phản ứng  khi cho khí CO2 đi qua các dung dịch nước Javen, dung dịch Ca(OCl)2
Câu 8: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng riêng rẽ các chất sau:

a)
HCl, NaCl, BaCl2
b)
HCl, NaCl, NaNO​3, HNO3
c)
NaCl, Na2CO3, Na2SO4
d)
NaCl, HCl, NaOH, Na2SO4, H2SO4
 Câu 9: a) Chỉ dùng CaCO3 có thể phân biệt được 3 dung dịch sau đây không: NaOH, HCl, H2SO4 loãng. Nếu được hãy trình bày cách phân biệt.

b) Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO, FeO, MnO2, Ag2O, (Fe + FeO), chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt 5 gói bột đó không?

Câu 10: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
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B. Toán
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp Al, Zn bằng dung dịch HCl 0,8M, sau phản ứng thu được 8,96 lit H2 (đktc)

a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b) Tính thể tích dung dịch HCl tối thiểu cần dùng để hoà tan hết hỗn hợp 2 kim loại trên.

Bài 2: Để hoà tan 4 gam sắt oxit cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (d =1,05g/ml). 

Xác định công thức sắt ôxit.

Bài 3: Có 16ml dung dịch HCl nồng độ x (mol/l) - dung dịch A, người ta thêm nước vào dung dịch axit trên cho đến khi được 200ml thì thu được dung dịch mới có nồng độ 0,1M

a) Tính x.

b) Lấy 10ml dung dịch A cho tác dụng với 15ml dung dịch KOH 0,85M thì được dung dịch B. Tính nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch B.

Bài 4: Cho 200ml dung dịch HCl tác dụng vừa đủ với 28,4 gam hỗn hợp 2 muối Cácbonát của 2 kim loại hoá trị II người ta thu được 6,72 lit khí (đktc).

a) Tính khối lượng các muốn thu được sau phản ứng .

b) Tính CM của dung dịch HCl.

Bài 5: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng hết với axit clohidric đặc. Khí thu được sau phản ứng được dẫn vào 200ml dung dịch NaOH 1M.

Tính nồng độ mol/l của các chất thu được sau phản ứng (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Bài 6: Cho 5,4 gam kim loại M (hoá trị không đổi ) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%, sau phản ứng thu được 6,72 lit H2 (đktc) và dung dịch A.
a) Xác định kim loại M.

b) Tính C% các chất có trong dung dịch A

Bài 7: Có 26,6 gam hỗn hợp KCl và NaCl. Hoà tan hỗn hợp vào nước thành 400 gam dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với AgNO3 dư thì thu được 57,4 g kết tủa.

Tính C% mỗi muối trong dung dịch A.

Bài 8: Hoà tan 2,08 gam một muối halogen của kim loại hoá trị II vào nước, sau đó chia thành hai phần bằng nhau. 

- Phần thứ nhất cho tác dụng với AgNO3 dư thu được 1,435 gam kết tủa.

- Phần thứ hai cho tác dụng với Na2CO3 dư thu được 0,985 gam kết tủa. Xác định công thức của muối.

Bài 9: Cho 8 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6%thu được 4,48 lít H2 (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

c) Tính C% các muối trong dung dịch sau phản ứng.

Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 15 gam hỗn hợp Mg, Al2O3 bằng dung dịch HCl loãng. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

b) Cần dùng 500ml dung dịch HCl có nồng độ mol/l bằng bao nhiêu để hoà tan vừa hết hỗn hợp 2 kim loại. Tính CM các muối trong dung dịch sau phản ứng (Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Bài 11: Khi clo hoá một kim loại ta thu được 42,47 gam muối clorua của kim loại hoá trị III và tốn hết 6,72 lít Cl2 (đktc).

a) Xác định kim loại.

b) Cần bao nhiêu gam MnO2 và bao nhiêu ml dung dịch HCl 30% (d = 1,15 g/ml) để điều chế lượng Cl2 đã dùng ở trên.

Bài 12: Cho m gam KMnO4 tác dụng hết với HCl đặc, làm thoát ra V lít khí clo (đo đktc). Đổ thêm nước vào dung dịch tạo thành sau phản ứng thu được 400ml dung dịch A. Chia A thành 2 phần đều nhau.

- Để trung hoà phần I cần sử dụng 150ml dung dịch NaOH 0,2 M.

- Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào phần II tạo thành 8,61 gam kết tủa.

a) Tính m và V 

b) Tính nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch A.

(Trích Đề thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội - Vòng 1 - năm 1999/2000)
Bài 13: Hỗn hợp NaI và NaBr hoà tan vào nước được dung dịch A cho thêm Brom vừa đủ vào dung dịch A được muối X có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của hỗn hợp muối ban đầu là a gam. Hoà tan X vào nước được dung dịch B, sục khí clo vừa đủ vào dung dịch B, thu được muối Y có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của muối X là a gam.

Hãy tính % về khối lượng của các chất trong hỗn hợp muối ban đầu (Coi Cl2, Br2 , I2 không phản ứng với nước).                                                                          (Trích ĐTTS vào trường ĐH Luật Hà Nội 1999/2000)
Bài 14: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai Halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34 gam kết tủa. 

Tìm công thức của NaX, NaY và tính khối lượng mỗi muối.
(Trích ĐTTS vào trường ĐHSP TPHCM 2000/2001)

Bài 15: Một hỗn hợp 3 muối NaF, NaCl, NaBr nặng 4,82 gam hoà tan hoàn toàn vào nước được dung dịch A. Sục khí Clo dư vào dung dịch A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3,93 gam muối khan. Lấy một nửa lượng muối khan này hoà tan vào nước rồi cho phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 4,305 gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính thành phần % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

(Trích ĐTTS vào trường ĐHQG TPHCM - Đợt 1 năm 2000/2001)

Phần II : Bài tập trắc nghiệm
Bài 1 : Mệnh đề nào đúng khi nói về halogen ? 

A. Mỗi halogen đều có thể điều chế được từ sự điện phân các muối halogen tương ứng nóng chảy 

B. Ièt là chất oxihãa
C. Có thể điều chế brom bằng phản ứng oxihóa , trong đó dùng ion Cl-
D. Các ion halogenua thường hoạt động hơn các halogen tương ứng 

Bài 2.  Công thức cấu tạo đúng nhất của axit hypobromơ(HBrO) là :

        A. H – O – Br               B . H – Br – O                 C. H – O = Br               D. H – Br = O

Bài 3.  Axít cloric có công thức :

A. HClO                  B. . HClO4                     C. HClO3                    D .  HClO2        

Bài 4:  Tên gọi của hơp chất KClO là :

A. Kaliclor¬                           B.  Kaliclor¬                       C. Kali hipoclorit                    Kaliclor¬ric

Bài 5. Để điều chế F2 , ta có thể dùng phương pháp nào sau đây ? 

A. Đun KF với H3PO4 đặc ở nhiệt độ cao             B. Đun KF với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao 

  C.Điên phân nóng chảy KF                                    D. Điên phân dung dịch  KF

 Bài 6 :   Phản ứng nào được dùng để điều chế khí Cl2?

A. HCl đậm đặc   + Fe3O4(rắn )                     B. HCl đậm đặc   + KClO3((rắn )

C. NaCl(r¾n ) + H2SO4(®Æc nãng)                  D. NaCl(r¾n ) + H3PO4(®Æc nãng)

Bài 7  Phản ứng nào được dùng để điều chế HI từ KI rắn 

A.KI rắn  + HNO3(đặc nóng)                          B .  KI rắn  + H3PO4(đặc nóng)

C. KI rắn  + H2SO4(đặc nóng)                         D . .KI rắn  + HClO (đặc nóng)

Bài 8.  Trong phòng TN clo thưòng được điều chế bằng cách oxihóa một trong các  hợp chất sau :

A. HCl                       B. NaCl                       C . KClO3                    D. KMnO4
Bài 9:Có thể dùng phản ứng nào để điều chế Br2 

A. HBr  + MnO2       to                          B. Cl2  + KBr  

C. KBrO3  + HBr                                  D. KMnO4 + HBr  

E. Tất cả đều đúng 

Bài 10. Dùng muối iốt hàng ngày để chống bệnh bướu cổ . Muối  iốt ở đây là :

A. NaI            B. I2              C. NaCl và I2               D. NaI và NaCl

Bài 11 . Muối nào có thể tạo dung dịch không màu khi hòa tan trong nước : 

A. CuCl2                        B. FeCl2                      C . CrCl3               D. CaCl2

Bài 12. Brom và clo khác nhau ở chỗ :

A.SỐ axit tạo thành                 B .  Đặc tính của các hợp chất     

C. Hoạt tính hóa học               D . Khả năng thể hiện tính oxi hóa 

Bài 13. Màu sác của các chất rắn AgCl, AgI, Ag2S lần lượt là :

A. Trắng , Vàng nhạt , Vàng đậm          B. Trắng , trắng , vàng 

C.  Vàng, đen , đen                                  D . Trắng , vàng , đen
Bài 14. Khi H2SO4 được cho vào NaCl ( rắn ), khí sinh ra là :

A. H2S                          B. Cl2                             C. SO2                                 D. HCl

Bài 15. Axit nào sau đây phản ứng với NaOH tạo thành Natri hypoclorit ( thuốc tẩy trắng ).

A. HOCl                       B. HOClO                       C. HOClO2                         D. HOClO3
Bài 16. Một dung dịch KI ; KBr và KF được cho tác dụng với clo. sản phẩm được tạo thành có :

A. Flo                           B. Brom                            C. Brom và Iot                   D. Flo và Iot

Bài 17. Cu kim loại có thể tác dụng với những chất nào trong các chất sau ?

  A. khí Cl2                                       B . Dung dịch HCl đặc nóng       

  C.Dung dịch HCl nguội                 D. Dung dịch H3PO4 

Bài 18.  Trong các chất sau: FeCl3, Cl2, HCl, HF, H2S, Na2SO4. Chất nào có thể tác dụng với dung dịch KI để tạo thành I2:

A. HF và HCl                     B. Cl2                   C.Na2SO4 và H2S                 D. FeCl3 và Cl2
Bài 19. Cl2 không phản ứng với 

A. Fe, Cu, Al                         B. N2, O2                 C. P                           D. NaOH, Ca(OH)2  

Bài 20. Khi cho khí Cl2 vào dung dịch chứa KOH đậm đặc có dư và đun nóng thì dung dịch thu được chứa :

A. KCl; KOH dư                                                      B. KCl, KClO, KOHd­ 

C. KCl , KClO3, KOH dư                                            D. Tất cả đều sai

Bài 21. Nêu rõ 1 phân tử lưỡng cực:

A. CH4                                B. H2                               C. H2O                          D. CO2
Bài 22. Phân tử nào thể hiện trạng thái oxi hóa tối đa của clo :

A. ClO-                              B. Cl2O5                               C. ClO4-                      D. Cl2O

Bài 23. Axit nào sau đây là yếu nhất ?

A. HCl                        B. HBr                                      C. HI                             D. HF

Bài 24. Axit nào sau đây là axit mạnh nhất :

A. HBrO3                       B. HIO3                           C. HClO3                        D. Có mức độ như nhau

Bài 25. Chiều giảm hoạt tính của halogen là 

A. Cl – F – Br – I                                                   B. F – Cl – Br – I

C. I – Br – Cl – F                                                    D. Ne – Cl – Br – I

Bài 26. Tính khử của F- ; Cl- ; Br- ; I- được xếp theo thứ tự tăng dần như sau :
A. Br- < I- < F- < Cl-                                                                            B.  Cl- < Br- < I- < F-
C. I- < Br-< Cl- < F-                                                                              D.  F- < Cl- < Br- < I-
Bài 27. Tính axit cua các dung dịch mỗi chất giảm dần từ trái sang phải trong dãy nào sau đây :

A. HF > HCl > HBr > HI                                              B. HF > HBr > HCl > HI
C. HI > HBr > HCl > HF                                              D. HCl > HBr > HI > HF

Bài 28. Cho các axit sau : HClO3 (1),  HIO3 (2),  HBrO3 (3). sắp xếp theo chiều axit mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp :

A. (1) < (2) < (3)                                                  B. (3) < (2) < (1)

C. (1) < (3) < (2)                                                  D. (2)  < (3) < (1)

Bài 29. Cho các axit: HCl(1), HI(2), HBr(3). Sắp xếp theo chiều tính khử giảm dần 

A. (1) < (2) < (3)                                                  B. (3) < (2) < (1)

C. (1) < (3) < (2)                                                  D. (2)  < (3) < (1)

Bài 30. Dung dịch HI có tính khử, nó có thể khử các ion :

A. Zn2+ thành Zn                       B. Fe3+ thành Fe                   C. H+ thành H2                     D. Fe3+ thành Fe2+
Bài 31. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra. 
A. HCl  + NaOH            H2O + NaCl

B. Na2S + HCl                H2S + NaCl

C. FeSO4 + HCl              FeCl2 + H2SO4
D. FeSO4 + 2KOH            Fe(OH)2 + K2SO4
Bài 32. Phản ứng nào không thể xảy ra :

A. Fe + 
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Cl2               FeCl3
B. Cl2 + 2KI                  2KCl + I2
C. Fe +   
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 I2                FeI3
D. 2NaOH + Cl2               NaClO + NaCl + H2O

Bài 33. Xét phản ứng :             HCl + KMnO4               Cl2 + MnCl2 + H2O + KCl  
Trong phản ứng này vai trò của HCl là :

A. Chất  oxi hóa                                                              B . Chất khử

B. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường         D. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường 

Bài 34. Cho phương trình phản ứng: 
CrI3 + Cl2 + KOH            K2CrO4 + KIO4 + KCl + ?

Sau khi đã cân bằng, tỷ lệ số mol  nCO2 : nCl2  : nKOH       là :
A. 3 : 1 : 4                B. 2 : 27: 64                       C. 3 : 30 : 60                D. 1 : 9 : 32

 Bài 35. Cho phương trình phản ứng              HOCl + H+ + Cl-                Cl2 + H2O

Chất oxi hóa trong phản ứng là :

            A. HOCl                       B. H+                        C. Cl-                                  D. Cl2 
Bài 36. Cho phản ứng ( với X là halogen ) :

...KMnO4  ...HX            ...X2 + ...MnX2 + ...KX + ...H2O

Nếu được cân bằng với  toàn bộ hệ số là các số nguyên nhỏ nhất , tổng các hệ số của phản ứng là :

A. 14                       B. 28                            C. 22                        D. 35

bài 37 . Muối nào có thể tạo dung dịch không màu khi hòa tan trong nước :
 A. CuCl2                        B. FeCl2                      C . CrCl3               D. CaCl2 
Bài 38. 

Brom và clo khác nhau ở chỗ :

A. Số axit tạo thành 

B. Đặc tính của các hợp chất

C.  Hoạt tính hóa học 

D. Khả năng thể hiện tính oxi hóa 

Bài 39. Màu sác của các chất rắn AgCl, AgI, Ag2S lần lượt là :

A.Trắng , Vàng nhạt , Vàng đậm              B.Trắng , trắng , vàng 

C.Vàng, đen , đen                                      D.Trằng , vàng , đen 

Bài 40. Khi H2SO4 được cho vào NaCl ( rắn ), khí sinh ra là :

A. H2S                          B. Cl2                             C. SO2                                 D. HCl

Bài 15. Axit nào sau đây phản ứng với NaOH tạo thành Natri hypoclorit ( thuốc tẩy trắng ).

A. HOCl                       B. HOClO                       C. HOClO2                         D. HOClO3
Bài 41. Một dung dịch KI ; KBr và KF được cho tác dụng với clo. sản phẩm được tạo thành có :

A. Flo                           B. Brom                            C. Brom và Iot                   D. Flo và Iot

Vài 42. Cu kim loại có thể tác dụng với nhưng chất nào trong các chất sau ?

A. khí Cl2 

B. Dung dịch HCl đặc nóng

C. Dung dịch HCl nguội 

D. Dung dịch H2 SO4 đặc nguội

Bài 43 : Trong các phản ứng hóa học , halogen :
A. Chỉ thể hiện tính khử                B. Chỉ thể hiện tính oxihóa 

C. Không thể hiện tính oxihóa      D. Thể hiện tính oxihóa và tính khử 

Bài 44. Hãy chọn câu đúng :
A. Phi kim chỉ tồn tại ở 2 trạng thái rắn, khí 

B. Phi kim có ánh kim 

C. Phi kim dẫn điện dẫn nhiệt kém 

D. Phi kim dẫn điện tốt 

Bài 45. Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử mạnh nhất 

A. Br                       B. I                             C. Cl                                 D. F

Bài 46. Sục khí clo vào dung dịch NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 1,17g NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI có trong dung dịch ban đầu lần lượt là :

A. 0,02mol                               B. 0,01mol                              C. 0,03mol                          D.TÊt cả đều sai 

Bài 47. Để so sánh độ hoạt động hóa học mạnh, yếu cuả phi kim người ta thường xem xét qua khả năng phản ứng :

A. Với hiđro hoặc với kim loại                                             B. Với oxi

C. Với dung dịch muối                                                         C.  Với kiềm 

Bài 48. Hiđroxit cao nhất của 1 nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây :

A. photpho                           B. Clo                                   C. Brom                                   D. Iot

A. Bài 49. Nước clo có tính tẩy màu vì các đặc điểm sau :

B. Clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu 

C. Clo hấp thụ được màu 

D. Clo tác dụng với nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu 

E. Tất cả đều đúng
 Bài 50. Cho các phản ứng sau :
(1)   Cl2 +  A                B                                   (2)   B  +  Fe              C  +  H2          

(3)   C  +  E                  F     +   NaCl                 (4)   F  +  B                C  + H2O
Các chất A, B, C, E, F có thể là :

	
	A
	B
	C
	E
	F

	a
	H2
	HCl
	NaCl
	H2SO4 đặc
	Na

	b
	H2
	HCl
	NaCl
	H2SO4 đặc
	NaOH

	c
	H2
	HCl
	H2SO4 đặc
	NaCl
	NaOH

	d
	HCl
	H2
	NaCl
	H2SO4 đặc
	Na2O
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